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Bổ Sung Cẩm Nang Vận Hành Thiết Bị Taylor®

Xin quí vị vui lòng thêm các bước sau đây 
áp dụng cho các thiết bị phù hợp trong 
việc Vận hành và Điều khiển bằng Tay. 

Lắp Ráp Máy Đánh Kem (Beater) 

Bước 1 
Trước khi cài đặt, lắp ráp máy đánh kem, cần kiểm 
tra tình trạng của các lưỡi dao cạo và kẹp giữ. 

Kiểm tra xem lưỡi dao cạo có bất kỳ dấu hiệu hao 
mòn, hư hỏng nào không. Nếu một lưỡi dao cạo bị 
mẻ hoặc mòn, cần thay cả hai lưỡi dao. 

Kiểm tra kẹp giữ lưỡi cạo để đảm bảo chúng không 
bị cong và khe phải thẳng đều theo suốt chiều dài 
của kẹp giữ. Thay thế ngay kẹp bị hư hỏng. 

Gắn Cửa Máy Đông Lạnh 

Bước 1 
Trước khi lắp ráp cửa của máy đông lạnh, kiểm tra 
những bộ phận sau đây xem có vết nứt, mẻ hoặc có 
dấu hiệu hao mòn nào không. Bản lề cửa, miếng 
đệm cửa, các van (valve), long đền, và xem xét hai 
phía của cánh cửa, bao gồm cả các phía trong van. 
Thay thế bất kỳ bộ phận bị hư hỏng. 

Gắn Bơm Loại Hỗn Hợp (Mix Pump) 

Thực hiện theo các bước sau đây nếu thiết bị 
của quí vị có trang bị một máy bơm hỗn hợp: 

Bước 1 
Kiểm tra cao su và các bộ phận bơm bằng nhựa. 
Các vòng hình tròn, kiểm tra các vòng, và các 
miếng đệm phải 100% hoàn hảo để cho các máy 
bơm và toàn bộ thiết vận hành tốt. Thiết bị sẽ không 
làm đúng chức năng như được thiết kế nếu có bộ 
phận bị sứt mẻ, bị cắt, hoặc bị thủng lổ. 

Kiểm tra các bộ phận bằng nhựa của máy bơm xem 
có vết nứt, mòn và lớp nhựa ép bị tróc ra. 

Thay thế bất kỳ bộ phận khiếm khuyết và ngay lập 
tức bỏ đi các bộ phận cũ. 

Bước 2 

Hình 1 
Làm Vệ sinh và Lót Đệm 

QUAN TRỌNG! Các thiết bị phải KHÔNG được 
đặt trong chế độ AUTO cho đến khi các dung dịch 

Trước khi gắn cái đế của máy đánh kem, kiểm tra 
xem đế có bị vết nứt, hoặc có dấu hiệu hao mòn nào 
không. Nếu thấy có khiếm khuyết gì thì cần thay thế 
chân đế của máy đánh kem. 

dùng cho việc làm vệ sinh máy đã được lấy ra khỏi 
xi-lanh làm lạnh và đã hoàn tất việc lót đệm. Không
tuân theo hướng dẫn này có thể gây ra sự hư hỏng
cho các xi lanh làm lạnh.
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Phần 1:   DÀNH CHO NGƯỜI LẮP ĐẶT 

Sau đây là các hướng dẫn cài đặt chung. Để hoàn tất các chi 
tiết lắp đặt, vui lòng xem thẻ kiểm tra 
An	Toàn	 cho	Người	Lắp	
Đặt	

 

         Trong tất cả quốc gia trên thế giới, thiết bị sẽ được 

lắp đặt theo mã số địa phương hiện tại. Xin vui  lòng  liên hệ 

với chính quyền địa phương của bạn nếu bạn cần bất kỳ hỗ 

trợ nào. 

 
Cẩn  trọng  cần  được  thực  hiện  để  đảm bảo  rằng  tất  cả  các 

quán  lệ an  toàn  cơ bản  được  tuân  thủ  trong hoạt  động  lắp 

đặt và dịch vụ liên quan đến việc lắp đặt và dịch vụ của thiết 

bị Taylor. 

‐Chỉ cho phép nhân viên phục vụ của Taylor thực hiện việc lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị. 

‐Nhân viên phục vụ được ủy quyền nên tham khảo tiêu chuẩn 
OSHA 29CFRI910.147 hoặc  các mã áp dụng  của  địa phương 
cho các tiêu chuẩn công nghiệp về quy trình Đóng/Mở trước 
khi bắt đầu bất kỳ công tác lắp đặt hoặc sửa chữa. 

‐Nhân viên phục vụ được uỷ quyền phải đảm bảo rằng có đầy 
đủ  thiết  bị  bảo  vệ  cá  nhân  thích  hợp  và  đeo  khi  cần  thiết 
trong quá trình lắp đặt và thực hiện dịch vụ. 

‐Nhân  viên  phục  vụ  được  uỷ  quyền  phải  loại  bỏ  tất  cả  đồ 
trang sức kim  loại, nhẫn, và đồng hồ trước khi  làm việc trên 
các thiết bị điện. 

 

Việc cung cấp nguồn điện chính vào tủ đông phải được ngắt 

kết nối trước khi thực hiện bất kỳ sửa chữa nào. Việc không 

tuân  thủ  theo hướng dẫn này  có  thể dẫn  đến  tình  trạng bị 

thương hoặc tử vong do sốc điện hoặc bộ phận chuyển động 

nguy hiểm cũng như hiệu suất kém hoặc hư hỏng thiết bị. 

Lưu ý: Tất cả các công tác sửa chữa phải được thực hiện bởi 

Kỹ Thuật Dịch vụ được ủy quyền của Taylo 

Thiết bị này có nhiều cạnh sắc nhọn có thể gây 
thương tích nghiêm trọng . 

Chuẩn bị mặt bằng 
Xem xét khu vực nơi mà thiết bị sẽ được lắp đặt trước khi lấy 

thiết bị ra. Hãy chắc chắn rằng tất cả các nguy cơ có thể xảy ra 

cho người sử dụng hoặc các thiết bị đã được xử lý.  

Chỉ  sử  dụng  trong  nhà:  Thiết  bị  này  được  thiết  kế  để  vận 

hành trong nhà, dưới nhiệt độ môi trường bình thường là 70° 

‐75°F  (21°  ‐24°C).  Tủ  đông  lạnh  đã  vận  hành  thành  công  ở 

nhiệt độ môi trường cao 104°F (40°C) ở mức điện dung giảm. 

 
 
              Thiết bị này KHÔNG được  lắp đặt trong một khu vực 

nơi có vòi hoặc ống phun nước có thể được sử dụng. KHÔNG 

sử dụng vòi hoặc ống phun nước để rửa hoặc vệ sinh thiết bị. 

Không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể bị điện giật.. 

Thiết bị này phải được  lắp đặt trên một bề mặt bằng phẳng 

để tránh bị nghiêng ngã. Cần triệt để cẩn trọng trong việc di 

chuyển thiết bị này vì bất kỳ lý do nào. Cần có hai hoặc nhiều 

người để di chuyển an toàn thiết bị này. Việc không tuân thủ 

có thể dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng thiết bị. 

 
Lấy  thiết bị  ra và kiểm  tra xem có hỏng hóc không. Báo cáo 

tình trạng thiệt hại cho Nhà phân phối Taylor của bạn 

 
Thiết bị này  được  sản xuất  tại Hoa Kỳ và có kích  thước của 

phần cứng theo chuẩn Hoa Kỳ. Tất cả các chuyển đổi số  liệu 

chỉ mang tính tương đối và thay đổi theo kích thước. 

Thiết bị này được thiết kế chỉ cho việc sử dụng trong nhà 

 
 
            Không	được	lắp	đạt	thiết	bị	trong	khu	vực	nơi	có	
vòi	 hoặc	 ống	phun	nước	 có	 thể	 được	 sử	dụng	 để	vệ	
sinh	hoặc	rửa	thiết	bị.	Không	tuân	thủ	theo	hướng	dẫn	
này	có	thể	gây	ra	sốc	điện.	
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Kết nối hệ thống thoát nước 

Chỉ dành cho các thiết bị làm mát bằng nước 

 

 
Một  nguồn  cung  cấp  nước  lạnh  đầy  đủ  phải 

được cung cấp với van ngắt vặn tay. Ở mặt sau 

phía  dưới  của  chậu  đế,  hai  ống  kết  nối  nước 

3/8"  IPS cho đầu vào và đầu ra được cung cấp 

để dễ dàng treo lên. Các đường nước có đường 

kính 1/2" bên trong cần được kết nối vào máy. 

(Các  đường  ống  nước  linh  hoạt  được  khuyến 

cáo,  nếu  mã  số  địa  phương  cho  phép.)  Tùy 

thuộc vào điều kiện nước ở địa phương, có thể 

khuyến  cáo  lắp  đặt một  bộ  lọc  nước  để  ngăn 

chặn các chất lạ khỏi tắc nghẽn tại van nước tự 

động. Chỉ  cần  có một  đường nước kết nối  "vô 

trong"  và  "ra ngoài".  KHÔNG  lắp  đặt  van ngắt 

vặn tay trên đường nước "thoát ra"! Nước nên 

luôn  được  dẫn  theo  thứ  tự:  trước  tiên,  thông 

qua van nước tự động, thứ hai, qua bình ngưng 

tụ  và  thứ  ba,  thông  qua  thiết  bị  thoát  ra  phù 

hợp để vào ống tiêu nước mở. 

 
 
Các thiết bị làm mát bằng khí 

 
Thiết bị được làm mát bằng không khí Mẫu 340 

yêu  cầu  không  gian  không  khí  tối  thiểu  là  6" 

(152 mm) ở phía trước, hai bên và phía sau. 

 Thiết bị được làm mát bằng không khí Mẫu 341 

và342 yêu cầu không gian không khí tối thiểu là 

3" (76 mm) xung quanh hai bên. Lắp đặt bộ làm 

lệch hướng để ngăn chặn sự tuần hoàn của khí 

nóng. 

 
Việc  không  giải  phóng mặt  bằng  thích  hợp  có 

thể làm giảm khả năng làm lạnh của tủ đông và 

có thể gây tổn hại vĩnh viễn cho máy nén.  

 

 

Kết nối nguồn điện 

 
Tại Hoa Kỳ,  thiết bị này  được  thiết kế  lắp  đặt 

phù  hợp  với  Bộ  luật  Điện  Quốc  gia  (NEC), 

ANSI/NFPA 70‐1987. Mục  đích  của mã NEC  là 

thiết  thực bảo vệ người và  tài sản  từ các mối 

nguy hiểm phát sinh do việc sử dụng điện. Mã 

này có quy định được coi là cần thiết cho công 

tác an toàn.  
 

Trong tất cả quốc gia khác trên thế giới, thiết bị 

sẽ được lắp đặt theo mã số địa phương hiện tại. 

Xin vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương 

của bạn.  

 
 

					Hãy	thực	hiện	theo	mã	địa	phương	
của	bạn	

 
Mỗi  thiết bị  yêu  cầu một nguồn  điện  cho mỗi 

nhãn dữ liệu gắn trên thiết bị. Kiểm tra nhãn dữ 

liệu  trên  tủ đông cho cầu chì hoặc bảo vệ quá 

tải mạch nhánh, khả năng  tải mạch, và các chi 

tiết  kỹ  thuật  điện  khác.  Tham  khảo  sơ  đồ  hệ 

thống  dây  điện  được  cung  cấp  bên  trong  của 

hộp điện để kết nối điện thích hợp. 

 
 

 
            CẨN TRỌNG: THIẾT BỊ NÀY PHẢI  ĐƯỢC 

TIẾP  ĐẤT  ĐÚNG  CÁCH!  KHÔNG  ĐỂ  THIẾT  BỊ 

TIẾP ĐẤT CÓ THỂ DẪN ĐẾN THƯƠNG TÍCH CÁ 

NHÂN NGHIÊM TRỌNG DO ĐIỆN GIẬT! 

Thiết bị này được bố trí với một vấu tiếp 

đất đẳng thế được gắn thích hợp vào phía sau 

của khung bởi người lắp đặt được ủy quyền. Vị 

trí lắp đặt được đánh dấu bằng các biểu tượng 

liên kết đẳng thế (5021 của IEC 60.417‐1) trên 

cả bảng điều khiển di động và khung của thiết 

bị. 
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  Các thiết bị văn phòng không được trang bị một dây 
nguồn và ổ cắm hay một thiết bị khác để ngắt kết nối 
thiết bị ra khỏi nguồn điện phải có một thiết bị ngắt 
kết  nối  tất  cả  cực  với một  khoảng  cách  tiếp  xúc  ít 
nhất  là 3 mm  được  lắp  đặt  trong quá  trình  lắp  đặt 
bên ngoài. 

 Các  thiết bị  được kết nối vĩnh viễn vào  đấu dây cố 
định  và  trong  đó dòng  điện  rò  có  thể  vượt quá 10 
mA, đặc biệt là khi ngắt kết nối, không được sử dụng 
trong thời gian dài, hoặc trong quá trình lắp đặt ban 
đầu, sẽ có các thiết bị bảo vệ chẳng hạn như GFI để 
bảo  vệ  rò  rỉ  điện,  được  lắp  đặt bởi người  được  ủy 
quyền theo các mã địa phương. 

 Dây nguồn được sử dụng với thiết bị này phải có tính 
chống  dầu,  cáp  bọc  linh  hoạt,  không  nhẹ  hơn 
polychloroprene thông thường hoặc dây bọc đàn hồi 
tổng hợp tương đương khác (Mã số quy định 60.245 
IEC  57)  được  lắp  đặt  bằng neo  dây  thích hợp  giúp 
dây dẫn giảm căng, bao gồm  cả  tình  trạng bị xoắn, 
tại các thiết bị đầu cuối và bảo vệ cách điện của dây 
dẫn khỏi bị mài mòn. 

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi một 

kỹ  thuật viên dịch vụ có  thẩm quyền của Taylor  để 

tránh nguy hiểm. 

 

 
Xoay thanh nghiền	

Xoay thanh nghiền phải được thực hiện theo  chiều  kim 

đồng  hồ  khi  quan  sát  nhìn  vào  xi  lanh  đóng  băng.

 

Chất làm lạnh 

Trong việc xem xét môi  trường  của  chúng  tôi, Taylor  chỉ  sử 

dụng chất làm lạnh thân thiện môi trường HFC. Chất làm lạnh 

HFC được sử dụng trong thiết bị này là R404A. Chất làm lạnh 

này thường được cho là không độc hại và không cháy, với Chỉ 

số phá hủy Ozone (ODP) bằng không (0). 

Tuy nhiên, bất kỳ lượng khí dưới áp lực đều có khả năng xảy 

ra nguy hiểm và phải được xử lý cẩn thận. 

KHÔNG nạp hoàn  toàn vào bất kỳ xi  lanh chất  làm  lạnh nào 

với chất  lỏng. Nạp vào xi  lanh khoảng 80% sẽ cho phép khả 

năng mở rộng bình thường. 

Chỉ  sử  dụng  chất  làm  lạnh R404A phù  hợp  với  các 

quy cách kỹ thuật tiêu chuẩn 700 AHRI. Việc sử dụng bất kỳ 

chất  làm  lạnh khác có  thể gây cho người sử dụng và những 

người vận hành mối nguy hiểm bất ngờ. 

 

Chất lỏng làm lạnh được phun lên da có thể gây hại 

nghiêm trọng đến các mô. Cẩn trọng bảo vệ mắt và da. Nếu 

xảy ra tình trạng bỏng lạnh, rửa ngay bằng nước lạnh. Nếu vết 

bỏng nặng, hãy chườm nước đá và liên hệ với bác sĩ ngay lập 

tức

 
Lưu  ý:  Các  quy  trình  sau  đây  phải  được  thực  hiện  bởi  Kỹ 

Thuật Dịch vụ được ủy quyền của Taylor. 

Để chỉnh sửa chế độ quay trên một thiết bị ba pha, Việc 

chuyển đổi bất kỳ hai bộ nguồn tín hiệu chỉ ở khối nối đầu 

cuối khớp chính, thay đổi các dây dẫn bên trong động cơ 

thanh nghiền. (Thực hiện theo sơ đồ được in trên động 

cơ.) 

 
 
Việc kết nối nguồn điện được làm trực tiếp cho đầu cuối 
khớp. Đầu cuối khớp thì được cung cấp trong vị trí hộp 
điều khiển chính phía dưới  phía trên pano bên trái 
những bản mẫu hay bên cạnh chân đế những mẫu bàn 
phím điều khiển  . 

 

Taylor nhắc nhở các kỹ thuật viên phải luôn tuân thủ 

pháp  luật của chính phủ  liên quan đến các hệ thống thu hồi, 

tái chế và phục hồi chất làm lạnh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 

liên quan đến các luật này, xin vui lòng liên hệ với Phòng Dịch 

vụ nhà máy. 

CẢNH BÁO: Chất  làm  lạnh R404A được sử dụng kết 

hợp với các loại dầu polyolester là chất hấp thụ ẩm thấp. Khi 

mở hệ  thống  làm  lạnh,  thời gian  tối  đa hệ  thống  được mở 

không quá 15 phút. Đậy nắp tất cả các ống mở để ngăn chặn 

không khí ẩm hoặc nước bị hấp thụ bởidầu. 
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PHẦN 2: DÀNH CHO NGƯỜI VẬN HÀNH 

Tủ đông bạn mua đã được thiết kế và sản xuất cẩn  thận để 

mang  lại  cho bạn hoạt  động  đáng  tin  cậy.  Khi  vận hành  và 

chăm sóc thích hợp, thiết bị sẽ sản xuất sản phẩm chất lượng 

phù hợp. Tương  tự như  tất cả các sản phẩm cơ khí,  thiết bị 

cần được vệ sinh và bảo trì. Cần ít thời gian cho việc chăm sóc 

và quan tâm nếu quy trình vận hành được nêu trong hướng 

dẫn này được theo dõi chặt chẽ. 

Sách hướng dẫn sử dụng vận hành này phải được đọc trước 

khi vận hành hoặc thực hiện bất kỳ công tác bảo dưỡng thiết 

bị nào của bạn. 

 
Tủ đông Taylor của bạn sẽ KHÔNG điều hòa và sửa chữa bất 

kỳ lỗi nào trong quá trình lắp đặt hoặc các hoạt động làm đầy. 

Do vậy, công đoạn lắp ráp ban đầu và thao tác mồi là cực kỳ 

quan trọng. Đề nghị nhân viên chịu trách nhiệm về hoạt động 

của thiết bị nên xem xét các quy trình để được đào tạo đúng 

cách và đảm bảo rằng có thể nắm bắt các quy trình. 

Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ với Nhà 

phân phối được ủy quyền của Taylor tại địa phương của bạn. 

Lưu  ý: Bảo hành  chỉ  có hiệu  lực  đối  với  các bộ phận  chính 

hãng của Taylor, hoặc được mua từ một nhà phân phối được 

ủy quyền của Taylor, và  các công việc dịch vụ  theo yêu cầu 

được cung cấp bởi kỹ thuật viên dịch vụ được ủy quyền của 

Taylor. Taylor có quyền từ chối yêu cầu bảo hành đối với thiết 

bị hoặc các bộ phận nếu các bộ phận không được chấp thuận 

hoặc  chất  làm  lạnh  đã  được  lắp  đặt  trong máy,  sửa  đổi hệ 

thống được thực hiện ngoài khuyến nghị của nhà máy, hoặc 

thiết bị hoặc các bộ phận được xác định rằng do bất cẩn hay 

sử dụng sai. 

Lưu ý: Thường xuyên xem xét kết quả qua quá trình cải tiến 

ổn định, do vậy,  thông  tin  trong  tài  liệu này có  thể  thay đổi 

mà không phải thông báo trước. 

 
 
Nếu biểu tượng thùng rác có bánh xe có hình gạch chéo được 

gắn  liền  với  sản phẩm này, nó  thể hiện  rằng  sản phẩm này 

phù hợp với Chỉ thị của EU cũng như các  luật tương tự khác 

có hiệu lực sau ngày 13 tháng 08 năm 2005. Vì vậy, cần phải 

được thu gom riêng sau khi hoàn tất việc sử dụng, và không 

thể được xử lý như rác thải đô thị chưa được được phân loại. 

Người sử dụng có trách nhiệm đưa sản phẩm đến các cơ sở 

thu  gom  thích  hợp,  theo quy  định  của mã  địa  phương  của 

bạn. 

 

Để biết thêm thông tin về luật pháp địa phương áp dụng, xin 

vui  lòng  liên hệ  với  các  cơ  sở  thành phố  và/hoặc nhà phân 

phối địa phương. 

Từ chối trách nhiệm bảo hành máy nén 

Máy nén  lạnh  tích hợp  trên máy này  được bảo hành  trong 

thời hạn ghi trên phiếu bảo hành đi kèm máy này. Tuy nhiên, 

do Nghị định thư Montreal và Mỹ về việc Sửa đổi Luật không 

khí sạch năm 1990, nhiều chất  làm  lạnh mới đang được thử 

nghiệm và phát  triển, để đưa chúng vào ngành công nghiệp 

dịch vụ. Một số các chất làm lạnh mới đang được quảng cáo 

thả nổi dùng  thay  thế cho nhiều  ứng dụng. Cần  lưu ý  rằng, 

trong  trường hợp hoạt động bình  thường cho hệ  thống  làm 

lạnh  của máy này,  chỉ  có  các  chất  làm  lạnh  được  chỉ  định 

trên  nhãn  dữ  liệu  được  gắn  kèm  được  sử  dụng.  Việc  sử 

dụng  trái phép  chất  làm  lạnh  thay  thế  sẽ  làm mất hiệu  lực 

bảo hành máy nén. Trách nhiệm của chủ sở hữu là thông báo 

cho bất kỳ kỹ  thuật viên nào do mình  thuê  tuyển được biết 

thông tin này. 

Ngoài ra, cần lưu ý rằng Taylor không bảo hành chất làm lạnh 

được  sử dụng  trong  thiết bị  của mình. Ví dụ, nếu  chất  làm 

lạnh bị mất trong quá trình vận hành thông thường cho máy 

này, Taylor  không  có nghĩa  vụ  cung  cấp hoặc  thay  thế  chất 

làm lạnh dù trong thời hạn có trả phí hay không. Taylor không 

có nghĩa vụ đề nghị một thay thế thích hợp nếu chất làm lạnh 

ban đầu bị cấm,  lỗi thời, hoặc không sẵn có trong suốt năm 

năm bảo hành của máy nén. 

Taylor sẽ tiếp tục theo dõi ngành công nghiệp và kiểm tra các 

thay  đổi mới  đang  được  phát  triển.  Khi một  thay  thế mới 

được  chứng  minh,  thông  qua  thử  nghiệm  của  chúng  tôi, 

chúng sẽ được chấp nhận như  là một thay thế các chất  làm 

lạnh tạm thời, sau đó khước từ nghĩa vụ bảo hành nói trên sẽ 

trở nê vô hiệu. Để tìm hiểu tình trạng hiện tại của một chất 

làm lạnh thay thế vì nó liên quan đến bảo hành máy nén của 

bạn, hãy gọi cho Nhà phân phối Taylor địa phương hoặc Nhà 

máy Taylor. Cần chuẩn bị cung cấp Số Mẫu / Xê ri của thiết bị 

trước khi tham vấn. 
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PHẦN 3: AN TOÀN   

Công ty Taylor lo ngại về sự an toàn của người vận hành 

khi họ tiếp xúc với tủ đông và các bộ phận của tủ đông. 

Taylor đã thực hiện những nỗ lực hết sức để thiết kế và 

sản  xuất  được  các  tính  năng  an  toàn  được  tích  hợp 

nhằm bảo vệ cho bạn và các kỹ thuật viên dịch vụ. Ví dụ, 

nhãn  cảnh  báo  đã  được  gắn  vào  tủ  đông  để  chỉ  báo 

thêm  biện  pháp  phòng  ngừa  an  toàn  cho  người  vận 

hành. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG ‐ Việc không tuân thủ các 

biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây có thể dẫn đến 

thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. Việc 

không tuân thủ các cảnh báo này có thể làm hỏng máy 

và các bộ phận của máy. Thiệt hại bộ phận sẽ dẫn đến 

chi phí thay thế một phần và chi phí dịch vụ sửa chữa. 

Điều khiển một cách an toàn: 

KHÔNG vận hành tủ đông mà không đọc trước 

sách hướng dẫn sử dụng vận hành này. Không tuân thủ 

theo hướng dẫn này có  thể dẫn  đến hư hỏng  thiết bị, 

hiệu  suất  đông  kém,  nguy  hiểm  cho  sức  khỏe,  hoặc 

thương tích cá nhân. 

Thiết bị này chỉ được sử dụng bởi các nhân viên 

được  đào  tạo.  Thiết  bị  này  không  được  sử  dụng  bởi 

những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm thể chất, khả 

năng giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm 

và kiến  thức,  trừ  trường hợp  được giám  sát  liên quan 

đến sử dụng  thiết bị bởi người có  trách nhiệm đối với 

sự  an  toàn  của họ. Phải  giám  sát  trẻ  em  để  đảm bảo 

rằng các em không chơi đùa với thiết bị này. 

Thiết bị này  được bố  trí  với một vấu  tiếp  đất  đẳng 

thế  được  gắn  thích  hợp  vào  phía  sau  của  khung  bởi 

người  lắp đặt được ủy quyền. Vị trí  lắp đặt được đánh 

dấu bằng các biểu tượng liên kết đẳng thế (5021 của IEC 

60.417‐1) trên cả bảng điều khiển di động và khung của 

thiết bị. 

 

 
 

 S KHÔNG vận hành tủ đông mà không đọc trước 
sách hướng dẫn sử dụng vận hành này. 

 KHÔNG vận hành tủ đông với cầu chì lớn hơn so với 
quy định ghi trên nhãn dữ liệu tủ đông. 

 Tất cả các  công  tác  sửa chữa phải  được  thực hiện 
bởi Kỹ Thuật Dịch vụ được ủy quyền của Taylor. 

 Nguồn điện chính cung cấp vào tủ đông phải được 
ngắt  kết  nối  trước  khi  thực  hiện  bất  kỳ  sửa  chữa 
nào. 

 S Đối với các  thiết bị  được kết nối với dây  điện: 
Chỉ  có  các  kỹ  thuật  viên  dịch  vụ  được  phép  của 
Taylor hoặc  thợ  điện  có  giấy phép  được phép  lắp 
đặt ổ cắm hay thay thế dây trên các thiết bị này. 

 Các thiết bị văn phòng không được trang bị một dây 
nguồn và  ổ cắm hay một  thiết bị khác  để ngắt kết 
nối thiết bị ra khỏi nguồn điện phải có một thiết bị 
ngắt kết nối tất cả cực với một khoảng cách tiếp xúc 
ít nhất là 3 mm được lắp đặt trong quá trình lắp đặt 
bên ngoài. 

 Các  thiết bị được kết nối vĩnh viễn vào đấu dây cố 
định và  trong đó dòng điện  rò có  thể vượt quá 10 
mA,  đặc  biệt  là  khi  ngắt  kết  nối,  không  được  sử 
dụng  trong  thời gian dài, hoặc  trong quá  trình  lắp 
đặt  ban  đầu,  sẽ  có  các  thiết  bị  bảo  vệ  chẳng  hạn 
như GFI để bảo vệ rò rỉ điện, được lắp đặt bởi người 
được ủy quyền theo các mã địa phương. 

 Dây  nguồn  được  sử  dụng  với  thiết  bị  này  phải  có 
tính  chống dầu,  cáp bọc  linh hoạt, không nhẹ hơn 
polychloroprene  thông  thường  hoặc  dây  bọc  đàn 
hồi  tổng  hợp  tương  đương  khác  (Mã  số  quy  định 
60.245 IEC 57) được lắp đặt bằng neo dây thích hợp 
giúp dây dẫn giảm  căng, bao gồm  cả  tình  trạng bị 
xoắn,  tại các  thiết bị đầu cuối và bảo vệ cách điện 
của dây dẫn khỏi bị mài mòn. 

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi một 

kỹ thuật viên dịch vụ có thẩm quyền của Taylor để 

tránh nguy hiểm. 

 Không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể bị điện giật. 

Liên hệ với Nhà phân phối địa phương có  thẩm quyền 

của Taylor giúp thực hiện các dịch vụ cho bạn. 
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                      KHÔNG sử dụng vòi hoặc ống phun nước để 

rửa hoặc vệ sinh  tủ đông. Không  tuân  thủ  theo hướng 

dẫn này có thể bị điện giật nghiêm trọng.. 

 

 

 KHÔNG cho phép nhân viên không qua đào tạo vận 
hành máy này. 

 KHÔNG  vận  hành  tủ  đông  trừ  khi  tất  cả  các  bảng 
dịch vụ và các cửa ra vào được giữ bằng ốc vít. 

 KHÔNG gỡ bỏ bất kỳ bộ phận vận hành bên  trong 
nào  (ví  dụ:  cửa  tủ  đông,  thanh  nghiền,  dao  cạo, 
v.v..) trừ khi tất cả các công tắc điều khiển ở chế độ 
OFF (TẮT). 

Không tuân thủ theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến 
thương 
 

Thiết bị này có nhiều cạnh sắc nhọn có thể gây 

thương tích nghiêm trọng. 

 KHÔNG đặt các vật hoặc ngón tay vào vòi cửa. Điều 
này  có  thể  gây  ô  nhiễm  sản  phẩm  và  gây  thương 
tích cá nhân nghiêm trọng khi tiếp xúc với lưỡi dao. 

 HẾT  SỨC  THẬN  TRỌNG  khi  tháo  lắp  ráp  thanh 
nghiền. Các lưỡi dao cạo rất sắc. 

 

Thiết  bị  này  phải  được  đặt  trên một  bề mặt 

bằng phẳng. Cần triệt để cẩn trọng trong việc di chuyển 

thiết bị này vì bất kỳ  lý do nào. Cần có hai hoặc nhiều 

người  để  di  chuyển  an  toàn  thiết  bị  này.  Việc  không 

tuân thủ có thể dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng thiết 

bị. 

 

Tiếp cận vào khu vực thao tác của thiết bị phải 

được hạn chế cho cả những người có kiến thức và kinh 

nghiệm thực tế với thiết bị, đặc biệt là có liên quan đến 

an toàn và vệ sinh. 

. Lịch trình khử trùng và vệ sinh được quản lý bởi 

các cơ quan quản lý nhà nước hoặc địa phương và phải 

được  thực hiện phù hợp. Vui  lòng  tham khảo phần vệ 

sinh  trong  sách  hướng  dẫn  này  để  thực  hiện  các  quy 

trình vệ sinh thích hợp cho thiết bị này. 

 
 
 

 Máy này được thiết kế để duy trì nhiệt độ sản 

phẩm dưới 410F  (50C). Bất kỳ sản phẩm nào được đưa 

vào máy này phải dưới 410F (50C). Không tuân thủ theo 

hướng dẫn này có thể gây hại đến sức khỏe và hiệu quả 

đông lạnh kém. 

 
KHÔNG cản trở lỗ thông hơi hoặc các khe hở xả: 

 

Những	mẫu	341/342:	không	gian	tối	thiểu	là	3”	(76	mm)	
xung	quanh	hai	các	bên.	
	
Mẫu	340:	không	gian	tối	thiểu	6”	(152	mm	hai	bên	và		0”	
ở	phía	sau.	Nó	được	đề	cập	để	lắp	đặt	mép	một	bên	của	
thiết	bị,	và	vị	trí	phía	sau	của	thiết	bị	gắn	trên	tường		
 
Việc không giải phóng mặt bằng  thích hợp  có  thể  làm 

giảm khả năng  làm  lạnh của tủ đông và có thể gây tổn 

hại vĩnh viễn cho máy nén.  

 
 
 
 
Chỉ  sử dụng  trong nhà: Thiết bị này  được  thiết  kế  để 

vận  hành  trong  nhà,  dưới  nhiệt  độ môi  trường  bình 

thường  là  70°  ‐75°F  (21°  ‐24°C).  Tủ  đông  lạnh  đã  vận 

hành  thành  công  ở  nhiệt  độ  môi  trường  cao  104°F 

(40°C) ở mức điện dung giảm. 

 
 
KHÔNG vận hành thiết bị khi không có sản phẩm. Không 

tuân thủ theo hướng dẫn này có thể gây hại cho thiết bị. 

 

MỨC  ĐỘ ỒN: Tiếng  ồn phát  ra  trong không khí không 

vượt quá 78 dB (A) khi đo ở khoảng cách 1.0 mét từ bề 

mặt của máy và ở độ cao 1.6 m từ sàn 
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Phần 4: Nhận diện các bộ phận thao tác 
 

 
Model 340 
 

 
 

Mục  Mô tả  Bộ phận 
số  

1 Nắp A – Phễu  X38458 
2 Đệm – nắp phễu  038375 
3 Ống dẫn nạp  015176-9 
4 Tấm sau  047008 
5 Cửa thông hơi – đỉnh 

cạnh  
051192 

6 Tấm – cạnh phải   047007 
7 Chân -4” 013458 

 
 
 

 
 

Mục Mô tả  Bộ phận số 
8 Tấm chắn – dòng không khí  049069 
9 Máng – nhỏ giọt dài 19-1/2 035034 
10 Khay hứng nhỏ giọt 013690 
11 Tấm bảo vệ khỏi bắn  022763 
12 Tấm A – trước  X46881 
13 Tấm – cạnh trái 047006 
14 Tấm –cạnh* trên  042317 
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Mục  Mô tả  Bộ phận 

số  
1 Nắp A – Phễu  X38458 
2 Đệm – nắp phễu  038375 
3 Ống dẫn nạp  015176-9 
4 Cửa thông hơi – cạnh - 

đỉnh 
051192 

5 Tấm – cạnh trên ( 
traùi/phaûi)  

024576 

6 Tấm – sau  013637 
7 Tấm A – cạnh thấp hơn ( 

trái/ phải)  
X24397 

8 Viền trang trí – góc sau  013620 
9 Bộ chỉnh lưu – bánh xe 

nhỏ 
X18915 

10 Bánh xe- bánh xe nhỏ 018794 
11 Đinh ốc -1/4-20 x 3/8 Sltd 

Rd 
011694 

12 Góc – tấm - phải 013828 
 
 
 

 
Mục Mô tả  Bộ phận 

số  
13 Bánh xe nhỏ-4” Sww5/8 

thân w/ Chốt hãm 
034081 

14 Dịch vụ panel  013638-SP1 
15 Máng – nhỏ giọt dài  035034 
16 Khay hứng nhỏ giọt 013690 
17 Tấm bảo vệ khỏi bắn  022763 
18 Góc – Tấm – trái  013829 
19 Tấm A – trước  X46881 
20 Nhãn mác – Dec 048359 
21 Gioăng – Chốt quay nhựa 013808 
22 Đinh ốc -10-24x1/2 Dàn 

Torx 
002077 

23 Đai ốc-10-32 Bản cánh 
Whiz  

020983 

24 Đinh ốc -10-32 x1/2 có 
răng cưa  

020982 
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Mục  Mô tả  Bộ phận 

số  
1 Nắp A – Phễu  X38458 
2 Đệm – nắp phễu  038375 
3 Ống dẫn nạp  01517-9 
4 Tấm – sau  017563 
5 Tấm – cạnh phải  069037 
6 Viền trang trí – góc 

sau – phải  
013663 

7 Bộ chỉnh lưu A - 
bánh xe nhỏ  

X18915 

8 Bánh xe – bánh xe 
nhỏ  

018794 

9 Đinh ốc -1/4-20 x 3/8 
Sltd tròn  

011694 

10 Góc – tấm - phải 013828 
 
 
 
 
 

 
Mục  Mô tả  Bộ phận số  
11 Bánh xe nhỏ-4” Sww5/8 thân w/ 

Chốt hãm 
034081 

12 Dịch vụ panel  024439-SP1 
13 Khay hứng nhỏ giọt  014533 
14 Tấm bảo vệ khỏi bắn  037041 
15 Góc – Tấm – trái 013829 
16 Tấm A – trước  X25807 
17 Nhãn mác – Dec 021872 
18 Máng – nhỏ giọt dài 027503 
19 Tấm – cạnh trái  069036 

* Trang trí – góc sau – bên trái – 013761 ( không trình bày) 
Lưu ý: Cửa tiêu chuẩn được chỉ ra ( không có bộ nối 
chính)  
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Các Model 340, 341, 342 Bộ cửa đập (cửa tiêu chuẩn / bộ nối chính)  
 

 
 

 
Mục  Mô tả  Bộ phận số  
1 Cửa A từng phần  X39248-SER 
2 Tay cầm A – kéo – 

ngăn bùn  
X47384 

3 Van – kéo  047734 
4 Chốt A – tay vặn van  X25929 
5 Vòng đệm hình O OD x 

139W 
032504 

6 Phá băng  047735 
7 Vòng đệm hình O 291 

ID x 080W  
018550 

8 Bộ phận mômen xoắn  X14488 
9 Ống dẫn bạc lót  014496 
10 Miếng đệm – cửa -

5.109 D x 5.63 
014030 

 
 

 
Mục  Mô tả  Bộ phận số  
11 Bạc lót – trước  013116 
12 Thanh đập A -7 QT-1 

chốt  
X46233 

13 Giá kẹp – lưỡi cạp 
*8.75 

046238 

14  Cần xoắn (340/341) 014500 
Cần xoắn (342) 029549 

15 Trục – thanh đập  035418 
16 Đệm kín – trục 

truyền động  
032560 

17 Vòng đệm hình O -
7/8 OD x 139W 

025307 

18 Đai ốc – chốt 5/16-18 
x 11/16 

029880 

19 Cánh – lưỡi nạo – 
nhựa  

046237 
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Model 342 bộ cửa đập với cửa tự đóng/ cửa bộ nối chính.  
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Mục  Mô tả  Bộ phận số  
1 Nắp – lò so – cái 

hãm  
X54755 

2 Lò so – 
comp.970x.082x3.875 

030344 

3 Cần đẩy – công 
tắc kéo nắp  

080554 

4 Chốt – tay cầm – 
van  

064864 

5 Van – kéo – mỡ 
đặc  

080662 

6 Vòng đệm O -1” 
OD x 139W 

032504 

7 Cửa A- tự đóng 
một phần  

X80663 

8 Vòng đệm O – 
563OD x 070W-#013 

043758 

9 Bộ nối – chính  050405 
10 Tay cầm A. kéo  X47384 
11 Phá băng  047735 
12 Đai ốc – chốt  029880 

 
 

 
Mục  Mô tả  Bộ phận số  
13 Vòng đệm O -291 OD x 080W 018550 
14 Cần - xoắn  052450 
15 Mô men A X14488 
16 Bạc lót – ống dẫn  014496 
17 Cánh – lưỡi nạo – nhựa  046237 
18 Giá kẹp – lưỡi cạp 046238 
19 Miếng đệm – cửa 5.177” ID 016672 
20 Bạc lót – trước  013116 
21 Thanh đập A -7 QT-1 chốt  X46233 
22 Trục – thanh đập  035418 
23 Đệm kín – trục truyền động  032560 
24 Vòng đệm O 7/8 OD x 139W 025307 
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Phụ tùng  
 

 
 

 
Mục  Mô tả  Bộ phận số  
1 Bộ dụng cụ A – điều 

chỉnh  
X39969 

2 Cọ lông- bạc lót sau 013071 
3 Cọ lông – đầu kép  013072 
4 Cọ lông – thân bơm cấp 

hỗn hợp  
023316 

5 Dầu bôi trơn – Taylor 
Lube  

047518 

6 Cọ lông – Van kéo  013073 
 
 
 
 

 
Mục  Mô tả  Bộ phận số  
7 Bộ hạn chế trên đỉnh  020213 
8 Làm vệ sinh – Stera Sheen Xem chú thích  
9 Xô đựng – 6Qt. ( Model 

340) 
023348 

10 Xô đựng – 10Qt. (341 & 
342) 

013136 

Lưu	ý:	Một	xô	mẫu	và	bột	làm	vệ	sinh	được	gửi	kèm	với	
máy.	Về	phần	đặt	thêm	hàng,	đặt	hàng	Stera	Sheen	mã	số	
055492	(100	gói	2	oz)	hoặc	Kay	–	5	,	mã	số	041082	(200	
gói).	
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Phần 5 Lưu ý quan trọng cho người vận hành 

 

 
Hình 1 

Công tắc điều khiển  
Vị trí trung tâm là “OFF”. Vị trí bên trái là “WASH”, 
mà nó chỉ kích hoạt động cơ máy đập. Vị trí bên 
phải là “AUTO” nó kích hoạt động cơ máy đập và 
hệ thống làm lạnh.  
 
Điều khiển độ sệt. 
Độ sệt ( đặc) của mỡ đặc được điều khiển bởi thiết 
bị đo gọi là bộ điều khiển độ sệt, núm của bộ điều 
khiển độ sệt được bố trí dưới kênh điều khiển. Để 
có được mỡ đặc đặc hơn, vặn núm theo chiều kim 
đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ để có được 
độ sệt mỡ lỏng hơn.  
 
Cho phép hệ thống làm lạnh quay vòng và quay hai 
hay ba lần trước khi có thể đánh giá được độ sệt 
chính xác.  
 
Đèn báo – “Add Mix” 
Đèn báo mức hỗn hợp được đặt đằng trước máy. 
Khi đèn sáng, phễu hỗn hợp có nguồn cấp hỗn hợp 
thấp và cần được làm đầy lại càng sớm càng tốt. 
Nếu hỗn hợp không được thêm vào, sự đông nghẹt 
có thể xảy ra, và sau cùng gây thiệt hại cho máy 
đập và lưỡi, trục truyền động, và cửa máy kết 
đông.  
 
Để thông tin cho bạn  
Các mẫu 340 và 341 được trang bị một bộ bệ đỡ tùy 
chọn và bốn bình xi rô. Mỗi bình xi rô chứa 16 ounce 
(453.6 gram) xi rô. Mỗi hành trình bơm sẽ phân tán ¼ 
ounce (7 gram) xi rô.  
 
Vì nhiều loại xi rô khác nhau trên thị trường ngày nay, 
tỷ lệ mỡ xi rô sẽ thay đổi. Tham khảo nhãn hay Nhà 
sản xuất để có lượng xi rô thích hợp cho suất đồ 
uống mong muốn.  
 
Để cung cấp sản phẩm mỡ, đơn giản là thêm hương 
vị và mở van kéo. Sản phẩm mỡ nên được trộn với 
xi rô mà không cần khuấy. Nếu không, sản phẩm 
quá đặc và bộ điều khiển độ sệt phải được điều 
chỉnh cho độ sệt loãng hơn.  
 

 
Mục  Mô tả  
1 Công tắc điều khiển 
2 Điều khiển độ sệt 
3 Đèn báo – “Add Mix” 

 Lưu ý: Cửa tiêu chuẩn được hiển thị ( không có 
bộ nối chính)  
 
Các định nghĩa biểu tượng  
 
Để giao tiếp tốt hơn với vũ đài quốc tế, các từ 
ngữ trên nhiều công tắc vận hành và nút có 
các biểu tượng để chỉ ra chức năng của nó. 
Thiết bị Taylor của bạn được thiết kế với các 
biểu tượng quốc tế này.  
 
Sơ đồ sau đây nhận diện các định nghĩa biểu 
tượng được sử dụng trên các công tắc vận hành.  
 
= ON/AUTO 
= OFF 
= WASH  
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Mục 6 Quy trình hoạt động  
 
Model 341 đã được chọn để minh họa quy trình hoạt động 
từng bước được mô tả đối với các model chứa đựng 
trong sổ tay này. Mỗi bộ phận có một phễu hỗn hợp 
20 quart (18.9 lít) và xinh lanh đông lạnh chứa 7 quart (6.6 
lít) sản phẩm mỡ. Model 342 có hai phễu hỗn hợp và 
hai xi lanh làm lạnh. Do đó gấp đôi quy trình ( khi có thể 
áp dụng) đối với cạnh thứ hai của Model 342. 
 
Lưu ý: Model 342 được trang bị hai tùy chọn cửa: một 
cửa tiêu chuẩn không có bộ nối chính hay cửa tự 
đóng với bộ nối chính. Theo quy trình lắp ráp thích hợp 
cho cửa kiểu của bạn.  
 
Chúng tôi bắt đầu các hướng dẫn tại nơi mà chúng 
tôi đi vào cửa hàng vào buổi sáng và tìm thấy các 
linh kiện được tháo ra và bố trí để phơi khô từ việc 
làm sạch chổi đêm trước.  
 
Các quy trình mở này sẽ minh họa cách thức lắp ráp 
các linh kiện vào máy ướp lạnh, làm vệ sinh nó, và 
mồi máy ướp lạnh bằng chất nền mỡ khi chuẩn bị 
cung cấp phần đầu tiên.  
 
Nếu bạn đang tháo dỡ máy lần đầu hay cần thông tin 
để có điểm bắt đầu này theo chỉ dẫn của chúng tôi, 
lật tới trang 27, “tháo rời” và bắt đầu ở đó.  

 
Lắp ráp  
Đảm bảo các công tắc kiểm soát tại vị trí “OFF”. Việc 
không thể làm như vậy có thể gây ra thương tật do 
điện giật hay các linh kiện di chuyển nguy hiểm.  
 
Lưu ý: Khi bôi trơn các linh kiện, sử dụng chất bôi trơn 
loại thực phẩm được chấp thuận (ví dụ: Taylor Lube). 
 
Bước 1 
Trượt vòng đệm hình O vào đường rãnh đầu tiên trên 
trục truyền động. Bôi trơn đường rãnh, vòng đệm O, 
và phần trục đi vào tiếp xúc với bạc đạn trên trục 
truyền động của máy đập. Đừng bôi trơn đầu vuông 
của trục truyền động. Trượt đệm kín qua trục và đường 
rãnh cho tới khi nó đóng tách vào vị trí. Làm đầy 
phần bên trong của đệm kín với hơn ¼” chất bôi trơn 
và bôi trơn đều cạnh bằng của đệm kín mà nó vừa 
với bạc lót 2 nửa phía sau.  
 

 

 
Hình 2 
 
Bước 2 
Chèn trục truyền động vào xi lanh đông lạnh, 
(đầu vuông trước) vào bạc lót hai nửa phía sau, 
cho tới khi đệm kín vừa chắc trên bạc lót hai 
nửa sau. Bảo đảm trục truyền động vừa với 
khớp truyền động mà không phải kết buộc  
 

 
Hình 3 
 
Bước 3 
 
Trước khi lắp đặt bộ phận máy đập, kiểm tra 
xem lưỡi cạp về các vết khía và dấu hiệu mòn. 
Nếu có bất cứ vết khía nào hay nếu lưỡi mòn, 
thì thay cả hai lưỡi.   
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Bước 4 
 
Nếu các lưỡi ở trong tình trạng tốt, lắp kẹp lưỡi 
cạp trên lưỡi cạp. Đặt lưỡi cạp sau lên chốt giữ 
sau (lưỡi dao ra phía ngoài). Giữ lưỡi trên máy đập, lật nó 
lên và lắp lưỡi trước theo cùng cách.  
 
 

Bước 6 
Trượt vòng đệm O vào đường rãnh trên phía trước 
của trục và bôi trơn các linh kiện này để ngăn ngừa 
rò rỉ. Ổ trục dẫn nhựa, trắng trên phía sau của trục 
rotor. Đừng bôi trơn ổ trục dẫn.  

 
 
Hình 4 

 
Hình 6 

 
Bước 5 
Giữ lưỡi đúng vị trí, lắp bộ phận máy đập vào xi lanh đông 
lạnh và trượt nó vào vị trí trên trục truyền động. 
Quay máy đập nhẹ để chắc rằng máy đập được 
đặt thích hợp. Khi vào vị trí , máy đập sẽ không 
nhô ra vượt quá phía trước của xi lanh đông lạnh.  
 

 
Bước 7 
Chèn trục rotor xoắn vào ổ trục nhựa trước, đảm 
bảo rằng nó vừa lỗ trong trục truyền động máy 
đập. Quay nó vài lần để kiểm tra định vị thích hợp. 
Lỗ trong trục rotor xoắn phải ở vị trí 12 giờ.  
 

 
Hình 5 

 
Hình 7 
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Cửa tiêu chuẩn bộ phận cửa đông lạnh 
( không có bộ nối chính)  
Lưu ý: Model 342 được trang bị hai tùy chọn cửa: 
một cửa tiêu chuẩn không có bộ nối chính hay 
cửa tự đóng với bộ nối chính. Theo quy trình lắp 
ráp thích hợp cho cửa kiểu của bạn.  
 
Để lắp ráp cửa tự đóng model 342 với bộ nối 
chính, xem trang 19 và thực hiện các bước A-L.  
 
Bước 8 
Để lắp ráp cửa với đập đá ( thiết bị làm sạch 
máng tháo cửa), lắp đặt các vòng đệm O trên 
van kéo và bôi trơn.  

 
Hình 8 
 
Bước 9 
Chèn van kéo vào cửa, để xấp xỉ ½” van cắm 
vào ngoài đỉnh của cửa.  

 
Hình 9 

 
Bước 10 
Xoay van kéo sao cho mặt phẳng trên đỉnh của van 
kéo vuông góc với mặt cửa.  

 
Hình 10 
 
 
Bước 11 
 
Chèn đập đá qua máng cửa và vào lỗ bố trí ngay 
trên vòng đệm O thấp hơn 

 
Hình 11 
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Bước 12 
 
Với đập đá đúng chỗ, xoay van kéo để cho phép 
việc lắp đặt tay kéo. Cái này sẽ khóa đập đá 
vào vị trí thích hợp. Lắp đặt chốt tay kéo, và 
đóng van kéo bằng cách chuyển tay cầm sang bên 
trái.  

 
Hình 12 
 
Bước 13 
Đặt miếng đệm cao su lớn vào đường rãnh trên 
mặt sau của cửa của máy làm lạnh.  

 
 Hình 13 
 
 
 

Bước 14 
 
Trượt bạc lót trước bằng nhựa trắng vào khuôn trục, 
giám chắc rằng đầu có mặt bích của bạc lót được 
dựa vào cửa máy làm lạnh. Đừng bôi trơn đệm cửa 
hay bạc lót phía trước.  

 
Hình 14 
 
Bước 15 
 
Đặt đầu trước của bức chắn vào trong lỗ trung tâm 
của cửa. Đặt cửa vào trong bốn chốt phía trước của 
xi lanh làm lạnh và đẩy cửa vào vị trí. Lắp bốn vít 
quay tay vào chốt và siết chặt đều nhau theo mẫu 
chéo nhau để bảo đảm rằng cửa được đóng chặt. 
Đừng siết quá chặt các vít quay.  
 
Lưu ý: Nếu cửa làm lạnh không vừa với chỗ của 
nó một cách dễ dàng, đặt đầu mở của máy đập 
vào vị trí 11 giờ.  

 
Hình 15 
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Bước 16 
Xoay bức chắn để cho lỗ tại cuối trục dựng đứng. 
Chèn tay vặn giữa các bệ phun van kéo và vào 
lỗ trong bức chắn.  
 
Lưu ý: Trong khi vận hành, tay vặn tựa lên bệ 
phun.  

 
Hình 16 
 
Tiếp tục bước 17 trên trang 21 
 
Bộ cửa làm lạnh – cửa bộ nối chính/ tự đóng ( 
Model 342 quyền chọn duy nhất) 
 
Lưu ý: Model 342 được trang bị hai tùy chọn cửa: 
một cửa tiêu chuẩn không có bộ nối chính hay 
cửa tự đóng với bộ nối chính. Theo quy trình lắp 
ráp thích hợp cho cửa kiểu của bạn.  
 
Để lắp ráp cửa tiêu chuẩn ( không có bộ nối 
chính), xem trang 17 và thực hiện các bước từ 8-16 
 
Bước A – lắp ráp cửa tự đóng.  
Lắp vòng đệm O vào van kéo và bôi trơn.  

 
Hình 17 

 
Bước B- Ráp cửa tự đóng 
Chèn van kéo vào cửa  

 
Hình 18 
 
Bước C - Ráp cửa tự đóng 
Quay van kéo để đường khe trên đỉnh van kéo vuông 
góc với mặt cửa  

 
Hình 19 
 
Bước D - Ráp cửa tự đóng 
Chèn đập đá qua ống máng cửa và vào lỗ đặt ngay 
bên trên và dưới vòng đệm O.  

 
Hình 20 
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Bước E – Lắp ráp cửa tự đóng 
Với đập đá đúng chỗ, xoay van kéo để cho phép 
lắp đặt tay kéo. Việc này sẽ khóa đập đá vào 
đúng chỗ. Với tay kéo vào đúng chỗ, lắp chốt 
tay kéo. Đóng van kéo bằng cách di chuyển tay 
kéo về bên trái.  

 
Hình 21 
 
Bước F – Lắp ráp cửa tự đóng 
Lắp lò so van kéo, kéo cần đẩy nắp công tắc, 
và nắp. 

 
Hình 22 
 
Bước G – Lắp ráp cửa tự đóng 
Đặt vòng đệm O vào bộ nối chính và bôi trơn  
 

 
Hình 23 
Bước H – Lắp ráp cửa tự đóng 
Vặn bộ nối chính vào vị trí trước cửa  

 
Hình 24 
 
Bước I – Lắp ráp cửa tự đóng 
Đặt miếng đệm cao su lớn vào đường rãnh trên cạnh 
sau của cửa máy làm lạnh.  

 
Hình 25 
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Bước J – Lắp ráp cửa tự đóng  
Trượt bạc lót trước bằng nhựa trắng vào khuôn 
trục, giám chắc rằng đầu có mặt bích của bạc 
lót được dựa vào cửa máy làm lạnh. Đừng bôi 
trơn đệm cửa hay bạc lót phía trước.  

 
Hình 26 
 
Bước K – Lắp ráp cửa tự đóng  
Đặt cửa máy làm lạnh vào trong bốn chốt phía 
trước của xi lanh làm lạnh và đẩy cửa vào vị trí. 
Lắp bốn vít quay tay vào các chốt và siết chặt 
đều nhau theo mẫu chéo nhau để bảo đảm rằng 
cửa được đóng chặt. Đừng siết quá chặt các vít 
quay.  
 
Lưu ý: Nếu cửa làm lạnh không vừa với chỗ 
của nó một cách dễ dàng, đặt đầu mở của 
máy đập vào vị trí 11 giờ.  

 
Hình 27 

 
Bước L – Lắp ráp cửa tự đóng  
Đặt tay vặn bằng cách ấn nó xuống vào lỗ hay rotor 
xoắn mà nó nhô ra từ cửa. Thẩm định việc lắp đặt 
bằng cách di chuyển rotor xoắn tới lui để bảo đảm 
nó di chuyển tự do.  

 
Hình 28 
 
Tiếp tục tới bước 17 
Bước 17  
Lắp đặt máng nhỏ giọt sau vào lỗ trong tấm phía 
trước.  

 
Hình 29 
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Bước 18 
Lắp máng nhỏ giọt trước và tấm chắn nước dưới 
miệng phun của cửa  

 
Hình 30 
 
Bước 19 
Đặt miếng đệm của phễu và ống cấp vào đáy 
của phễu hỗn hợp  

 
Hình 31 
 
 
 

Bước 20 
( bộ giá tùy chọn) 
Hoàn chỉnh việc lắp ráp bằng cách chèn các chai 
hương vị vào bộ giá đằng trước máy.  

 
Hình 32 
 
Làm vệ sinh  
 
Bước 1 
Chuẩn bị một thùng 2-1/2 gallon (9.5 lít) dung dịch làm 
sạch với nồng độ chlorine 100-200PPM (linh kiện/ 
triệu).  
Sử dụng nước ấm và làm theo quy cách của Nhà 
sản xuất.  
 
Bước 2 
Rót dung dịch làm sạch vào trong phễu và cho phép 
nó đi vào xi lanh làm lạnh  

 
Hình 33 
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Bước 3 
Trong khi dung dịch đi vào trong xi lanh làm lạnh, 
chổi làm sạch phễu hỗn hợp, lỗ vào hỗn hợp, 
ống không khí và bộ cảm biến mức hỗn hợp  

 
Hình 34 
 
Bước 4 
Đặt công tắc điều khiển vào vị trí “WASH”. Việc 
này làm cho dung dịch làm sạch trong xi lanh đông 
lạnh khuấy động trong năm phút.  

 
Hình 35 

Bước 5 
Đặt thùng hỗn hợp rỗng dưới vòi cửa và dịch 
chuyển tay kéo về bên phải. Rút tất cả dung dịch 
làm sạch ra. Khi chất làm sạch ngưng chảy từ vòi 
cửa, di chuyển tay kéo về bên trái và đặt công tắc 
điều khiển vào vị trí “OFF” 

 
Hình 36 
 
Bước 6 
Với tay được vệ sinh, lắp ráp miếng đệm phễu quay 
cạnh đỉnh của phễu hỗn hợp. Đặt ống hơi vào góc 
của phễu.  

 
Hình 37 
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Mồi bơm 
 
Bước 1 
Với một thùng hỗn hợp bên dưới vòi cửa, di 
chuyển tay kéo về bên phải. Đổ đầy phễu với 
sản phẩm mỡ tươi và cho phép nó chảy vào xi 
lanh đông lạnh. Việc này sẽ đẩy ra bất cứ dung 
dịch làm sạch còn lại nào. Khi hỗn hợp đập đầy 
đủ đang chảy từ vòi cửa, di chuyển tay kéo về 
bên trái.  

 
Hình 38 
 
Bước 2 
 
Khi sản phẩm mỡ đã ngưng nổi bọt đi vào trong xi 
lanh đông lạnh, lắp đặt ống hơi vào lỗ cửa vào 
hỗn hợp.  

 
Hình 39 

Bước 3 
Đặt công tắc điều khiển vào vị trí “AUTO”. Khi bộ 
phận quay vòng, sản phẩm sẽ có độ sệt phục vụ.  

 
Hình 40 
 
Bước 4 
Chỉ cho Model 342 cửa tự đóng: nới lỏng bộ nối 
chính. Khi sản phẩm bắt đầu rò rỉ từ cửa xả, siết 
chặt bộ nối chính. Cho phép sản phẩm tiếp tục làm 
đầy phễu hỗn hợp cho tới khi cảm biến mức hỗn 
hợp bên trên đáp ứng và hệ thống nạp tắt  

 
Hình 41 
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Bước 5 
Đặt nắp phễu vào vị trí  

 
Hình 42 
 
Bước 6 
( Bộ giá hương vị tùy chọn) 
 
Để làm sản phẩm mỡ làm tươi, thêm hương vị 
mong muốn và đáy ly bằng cách ấn tay bơm của 
chai hương vị. Di chuyển tay kéo về bên phải và 
đổ đầy ly, trộn hương vị với sản phẩm được lấy 
ra.  

 
Hình 43 
 
Quy trình đóng 
 
Tháo rời các Model 340, 341, và 342, sẽ cần các 
mục sau:  

 Hai thùng làm sạch  
 Hợp lặp lại thép không rỉ được vệ sinh có 

nắp.  
 Chổi cần thiết (được cung cấp với máy 

làm lạnh). 
 Máy làm sạch. 
 Khăn phục vụ đơn.  

Bước 1 
Đặt công tắc vào vị trí “OFF” tới mức trước lúc 
làm sạch ngay khi có thể để cho phép sản phẩm 
đông lạnh trở nên mềm để dễ làm sạch.  

 
Hình 44 
 
Bước 2 
 
Tháo nắp phễu, miếng đệm, và ống hơi và đưa các 
linh kiện này vào chậu để làm sạch.  

 
Hình 45 
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Bước 3 
 
Nếu quy định y tế địa phương cho phép sử dụng 
lặp lại, đặt thùng chạy lại thép không rỉ được 
chấp thuận NSF dưới vòi cửa. Đặt công tắc điều 
khiển vào vị trí “WASH” và chuyển tay kéo sang 
bên phải. Khi tất cả sản phẩm ngưng chảy từ 
vòi cửa, chuyển tay kéo về bên trái và đặt công 
tắc điều khiển vào vị trí “OFF”. Đặt nắp được 
làm sạch lên thùng chạy lại và đặt nó trong 
buồng lạnh nhỏ.  
(Lưu ý: để có thông tin thêm liên quan tới việc 
sử dụng chạy lại thích hợp, xem mục 7 trang 29) 
 
Lưu ý: Nếu quy định y tế địa phương không cho 
phép sử dụng việc chạy lại, sản phẩm phải bị 
loại bỏ. Làm theo chỉ dẫn trong bước trước, ngoại 
trừ việc dẫn sản phẩm vào thùng hỗn hợp và 
loại bỏ thích hợp hỗn hợp  

 
LUÔN LÀM THEO QUY ĐỊNH Y TẾ ĐỊA 
PHƯƠNG  
 
Rửa sạch 
 
Bước 1 
Rót hai gallon (7,6 lít) nước sạch lạnh vào phễu 
hỗn hợp. Với bàn chải được cung cấp, cọ sạch 
phễu hỗn hợp, cửa vào hỗn hợp, và cảm biến 
mức hỗn hợp.  

 
Hình 46 
 
Với thùng hỗn hợp bên dưới vòi cửa, đặt công 
tắc điều khiển vào vị trí “WASH” và chuyển tay 
kéo về bên phải. Tháo tất cả nước rửa từ xi 
lanh đông lạnh. Khi nước rửa ngưng chảy từ vòi 
cửa, chuyển tay kéo sang bên trái và đặt công 
tắc điều khiển vào vị trí “OFF” 
 
 

 
Lặp lại quy trình này cho tới khi nước rửa được rút 
từ xi lanh đông lạnh là trong.  
 
Làm sạch  
Bước 1 
Chuẩn bị một thùng 2-1/2 gallon (9.5 lít) dung dịch làm 
sạch với nồng độ chlorine hoạt động 100-200PPM ( linh 
kiện/ triệu).  
Sử dụng nước ấm và làm theo quy cách của Nhà 
sản xuất.  
 
Bước 2 
Rót dung dịch làm sạch vào trong phễu và cho phép 
nó đi vào xi lanh làm lạnh  

 
Hình 47 
 
Bước 3 
Khi dung dịch chảy vào xi lanh đông lạnh, làm sạch 
phễu hỗn hợp cửa vào hỗn hợp.  

 
Hình 48 
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Bước 4 
Đặt công tắc điều khiển vào vị trí “WASH”. Việc 
này làm cho dung dịch làm sạch trong xi lanh đông 
lạnh khuấy động 

 
Hình 49 
 
Đặt thùng hỗn hợp rỗng dưới vòi cửa và dịch 
chuyển tay kéo về bên phải. Rút tất cả dung dịch 
làm sạch ra. Khi chất làm sạch ngưng chảy từ vòi 
cửa, di chuyển tay kéo về bên trái và đặt công 
tắc điều khiển vào vị trí “OFF” 

 
Hình 50 

Tháo rời  
 
BẢO ĐẢM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TẠI VỊ 
TRÍ “OFF”. Việc không thể làm như vậy có thể gây 
tổn thương do điện giật hay các linh kiện di chuyển 
nguy hiểm.  
 
Bước 1 
Tháo tay xoắn, vít quay tay, cửa máy đông lạnh, rotor 
xoắn, bộ phận đập, lưỡi cạo, và trục truyền động từ 
xi lanh đông lạnh. Cho các linh kiện này vào chậu để 
rửa.  
 
Bước 2 
Tháo khay nhỏ giọt trước và tấm chắn và cho vào 
chậu rửa để làm sạch.  

 
Hình 51 
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Làm sạch chổi  
 
Bước 1 
 
Chuẩn bị chậu rửa cho dung dịch làm sạch 
với nồng độ 100-200 PPM (linh kiện / triệu) sử 
dụng nước ấm và làm theo quy cách của 
Nhà sản xuất.  
 
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Làm theo các hướng 
dẫn trên nhãn. Dung dịch quá đậm sẽ làm hư 
hại linh kiện, trong khi quá nhẹ thì sẽ không 
đủ khả năng làm sạch. Đảm bảo tất cả các 
chổi được cấp với máy đông lạnh có sẵn để 
làm sạch bằng chổi  
 
Bước 2 
Tháo vòng đệm O và nút từ trục truyền 
động.  
 
Lưu ý: tháo các vòng đệm O, sử dụng khăn 
phục vụ đơn để nắm lấy vòng đệm O. Tạo 
áp lực theo hướng về phía trên cho tới khi 
vòng đệm O bật ra khỏi rãnh của nó. Với 
tay kia, đẩy đỉnh của vòng đệm O về phía 
trước và nó sẽ cuộc ra khỏi đường rãnh và 
có thể tháo ra dễ dàng.  
 
Nếu có hơn một vòng đệm O được tháo ra, 
luôn tháo vòng đệm O đằng sau trước. Việc 
này cho phép vòng đệm O trượt trên vòng 
đệm phía trước mà không rơi vào các đường 
rãnh mở.  
 
Bước 3 
Tháo nắp tiết lưu, tay van kéo, chốt van kéo, 
van kéo, bạc lót trước, đập đá, miếng đệm 
và* chốt chính ( cửa tự đóng, duy nhất) từ 
cửa đông lạnh. Tháo hai vòng đệm O từ van 
kéo. Tháo vòng đệm O và bạc lót dẫn 
hướng từ rotor xoắn.  
 
 

 
Bước 4 
Làm sạch bằng bàn chải kỹ lưỡng tất cả các 
linh kiện tháo rời, bảo đảm tất cả chất bôi trơn 
và màng hỗn hợp được tháo ra. Đặt tất cả các 
linh kiện được làm sạch lên bề mặt khô sạch để 
hong khô. 
 
Bước 5 
Trở lại máy làm lạnh với một lượng nhỏ dung 
dịch làm sạch. Với chổi lông đen, làm sạch bạc 
lót hai nửa ở phía sau của xi lanh đông lạnh.  
 
 

 
 

Hình 52 
 
Bước 6 
Tháo khay nhỏ giọt phía sau 
 
Lưu ý: Nếu khay nhỏ giọt bị làm đầy với một 
lượng quá mức hỗn hợp, chính là dấu hiệu cho 
thấy rằng vòng đệm O trục truyền động, lớp bịt 
hay cả hai cần phải được thay thế hay bôi trơn 
đầy đủ.  
 
Bước 7 
Lau sạch tất cả bề mặt bên ngoài của máy làm 
lạnh.  
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Phần 7: Lưu ý quan trọng: Danh sách kiểm tra dành cho người vận hành 

Trong khi làm sạch và vệ sinh  

LUÔN LUÔN LÀM THEO CÁC QUY TẮC 
VỀ Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG  
Các danh sách về làm sạch và vệ sinh chịu sự 
chi phối của quốc gia hay cơ quan liên quan và 
phải được tuân thủ phù hợp. Các điểm kiểm 
tra sau đây phải được nhấn mạnh suốt quá trình 
làm sạch và vệ sinh.  
 

CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỀ NGHỊ LÀM SẠCH VÀ 
VỆ SINH HÀNG NGÀY  
 

Đếm vi khuẩn gỡ rối. 
 

1. Làm sạch và vệ sinh kỹ lưỡng máy 
thường xuyên, bao gồm việc tháo dỡ hoàn 
toàn và làm sạch bằng bàn chải  

2. Sử dụng tất cả các bàn chải được cung 
cấp để làm sạch kỹ lưỡng. Các bàn chải 
được thiết kế đặc biệt để tới được tất cả 
cá lối qua của hỗn hợp. 

3. Sử dụng bàn chải lông trắng để làm sạch 
đường vào hỗn hợp mà nó được mở rộng 
từ phễu hỗn hợp xuống tới phía sau của xi 
lanh làm lạnh.  

4. Sử dụng bàn chải lông đen để làm sạch 
kỹ lưỡng bạc lót nửa sau đặt tại sau xi lanh 
làm lạnh. Đảm bảo có một lượng dung 
dịch làm sạch dồi dào trên bàn chải.  

5. Chuẩn bị đầy đủ các dung dịch làm sạch 
và vệ sinh. Đọc và làm theo các hướng 
dẫn trên nhãn cẩn thận. Dung dịch đậm 
quá có thể làm hư hại các linh kiện và 
quá yếu thì không đủ khả năng làm sạch 
hay vệ sinh  

6. Sử dụng chìa vặn và khăn vải, giữ ổ 
truyền động vuông ren cái và bạc lót nửa 
sau sạch và không có chất bôi trơn và cặn 
hỗn hợp  

7. nếu quy định y tế địa phương cho phép sử 
dụng sự chạy lại, đảm bảo việc chạy lại 
hỗn hợp được bảo quản trong thùng chạy 
lại thép không rỉ được chấp thuận NSF, 
được bao phủ, làm vệ sinh và được sử 
dụng trong ngày tiếp theo.  

Không mồi máy bằng sự chạy lại. Khi sử 
dụng chạy lại, hớt bọt bỏ đi; rồi trộn phần 
chạy lại với hỗn hợp sạch theo tỷ lệ 50/50 
trong suốt ngày hoạt động  
 

Kiểm tra bảo trì thường xuyên  
 

1. Xoay các lưỡi cạp để cho phép cả hai 
cạnh của dao mòn đều. Việc này sẽ góp 
phần tự làm sắc và giúp bảo trì nhanh, 
làm lạnh hiệu quả  

2. thay thế lưỡi cạp bị mẻ hay hư hại  
3. Trước khi lắp đặt máy đập, bảo đảm 

lưỡi cạo được gắn thích hợp trên chốt 
máy đập. 

4. Loại bỏ vòng đệm O và nút bịt nếu 
thấy mòn, rách, hay quá lỏng, thay bằng 
cái mới.  

5. Làm theo quy trình bôi trơn như đưa ra trong 
phần “Lắp ráp’ 

6. Kiểm tra bạc lót nửa phía sau để xem có 
dấu hiệu mòn không ( rò rỉ hỗn hợp 
quá mức trong khay nhỏ giọt phía sau) và 
giám chắc nó được làm sạch thích hợp  

7. Kiểm tra tụ điện xem có tích tụ chất bẩn 
hay xơ vải không. Tụ điện bẩn sẽ làm 
giảm hiệu suất và công suất của máy 
móc. Các tụ điện phải được làm sạch 
hàng tháng với chổi mềm. Đừng bao giờ 
dùng chìa vặn hay máy dò kim loại để 
làm sạch giữa các rìa.  
Lưu ý: Đối với các máy được trang bị lọc 
không khí, sẽ cần làm sạch chân không 
các bộ lọc hàng tháng. 

Cẩn thận: Luôn ngắt nguồn điện 
trước khi làm sạch tụ điện. Việc không 
thể làm theo chỉ dẫn có thể dẫn tới bị 
điện giật  
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8. Trong các bộ phận được làm lạnh bằng 

nước, kiểm tra các ngấn nước để xem 
có chỗ xoắn hay rò rỉ nào không. 
Các chỗ xoắn có thể xảy ra khi máy 
được di chuyển tới lui để làm sạch và 
bảo trì. Ngấn nước bị nứt hay hỏng 
phải được thay thế chỉ bởi một thợ 
máy Taylor được cho phép 

 
Trữ nước cho mùa đông  
 
Nếu nơi kinh doanh cần phải đóng cửa trong 
suốt những tháng mùa đông. Điều quan trọng 
là phải bảo vệ máy làm lạnh bằng các 
biện pháp cẩn trọng như sau, đặc biệt nếu 
công trình phụ thuộc vào điều kiện đông 
lạnh.  
 
Ngắt máy làm lạnh khỏi nguồn điện chính 
để ngăn ngừa hư hại về điện có thể  
 
Trên các máy lạnh làm lạnh bằng nước, 
ngắt nguồn cấp nước. Giảm áp lực trên lò 
so trong van nước. Sử dụng áp suất không khí 
trên cạnh đường ra để thổi đi bất cứ lượng 
nước nào còn lại trong tụ điện. Việc này là 
rất quan trọng. Việc không thể làm theo chỉ 
dẫn này có thể gây ra thiệt hại đắt giá và 
nghiêm trọng cho hệ thống làm lạnh.  
 
 

 
Nhà phân phối Taylor địa phương có thể thực 
hiện dịch vụ này cho bạn.  
 
Bọc các linh kiện tháo rời được của máy làm 
lạnh như là máy đập, lưỡi cạp, trục truyền động, 
và cửa máy làm lạnh, và đặt ở khu vực khô 
ráo được bảo vệ. Các linh kiện được xén bằng 
cao su và miếng đệm có thể được bảo vệ bằng 
cách bọc nó với giấy chống ẩm. Tất cả các 
linh kiện phải được làm sạch kỹ lưỡng khỏi hỗn 
hợp làm khô hay bôi trơn mà nó thu hút chuột 
hay mối mọt.  
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Mục 8  Hướng dẫn gỡ rối  
 
 
 

VẤN 
ĐỀ 

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRANG 
THAM 

KHẢO 
1. Không 
có sản 
phẩm nào 
được phân 
phát với 
van kéo 
mở  

 
a. Trộn sản phẩm không 

thích hợp  
b. Có tình trạng trộn hỗn hợp 

thấp 
c. Tay vặn không được lắp 

đặt  
d. Rotor xoắn bị cong hay lắp 

không thích hợp  
 

 
a. Cẩn thận làm theo chỉ 

dẫn để trộn sản phẩm  
b. Thêm hỗn hợp và phễu 

hỗn hợp  
c. Lắp đặt tay vặn 
d. Thay rotor bị cong hay làm 

theo quy trình lắp ráp  

 
 
14 
 
16 

2. Sản 
phẩm quá 
mỏng  

 
a. Trộn sản phẩm không 

thích hợp  
b. Lưỡi cạp bị mất hay được 

lắp đặt không chính xác  
c. Nút điều khiển độ sệt 

cần điều chỉnh  
d. Rotor xoắn bị bó, rời khỏi 

tay vặn ở vị trí “COLD”. Do 
đó, máy nén sẽ không 
chạy. ( Far Right) 

 

 
a. Cẩn thận làm theo chỉ 

dẫn để trộn sản phẩm  
b. Thay thế hay lắp đặt lưỡi 

cạp chính xác  
c. Điều chỉnh sao cho phù 

hợp  
d. Giải thoát rotor xoắn  

 

 
 
15 
 
 
14 

3. Sản 
phẩm quá 
cứng  

 
a. Rotor xoắn bị bó, rời khỏi 

tay vặn ở vị trí “WARM”. 
Do đó, máy nén sẽ 
không chạy liên tục. ( Far 
Left) 

b. Tay vặn bị cong hay thiếu  
c. Nút điều khiển độ sệt 

cần điều chỉnh  
d. Trộn sản phẩm không 

thích hợp  
e. Có sản phẩm thiếu sót 

trong xi lanh đông lạnh  
 

 
a. Giải thoát rotor xoắn  
b. Lắp đặt hay thay thế tay 

vặn  
c. Điều chỉnh sao cho phù 

hợp  
d. Cẩn thận làm theo chỉ 

dẫn để trộn sản phẩm  
e. Giữ phễu đầy hỗn hợp  

 
 
19 
 
14 
 
 
14 
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VẤN 
ĐỀ 

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRANG 
THAM 

KHẢO 
4.  Vách xi 
lanh đông 
lạnh bị 
traày  
 

a. Chốt máy đập bị vỡ  
b. Bộ phận số không thẳng 

hàng  
c. Bộ phận máy đập bị cong  
d. Bạc lót trước bị thiếu  

 

a. Sửa chữa và thay thế bộ 
máy đập  

b. Liên lạc với kỹ thuật 
viên dịch vụ  

c. Sửa chữa và thay thế 
máy đập  

d. Thay thế và lắp đặt bạc 
lót trước  

 
 
 
 
 
 
18 

5. Không 
thể tháo 
rời trục 
truyền 
động  

a. Có bôi trơn đầu vuông 
của trục truyền động  

b. Các góc của trục truyền 
động và/hay khớp truyền 
động bị cong  

a. Không bôi trơn đầu vuông. 
Liên lạc với kỹ thuật 
viên dịch vụ để tháo rời  

b. Thay thế trục truyền động 
và/hay khớp truyền động  

 
15 
 
 

6. Có sự 
rò rỉ hỗn 
hợp quá 
mức trong 
máng nhỏ 
giọt sau.  

a. Có việc bôi trơn không 
thích hợp hay không đủ 
trên vòng đệm O của trục 
truyền động hay nút bịt  

b. Nút bịt hay vòng đệm O 
không có hay kém trên 
trục truyền động  

c. Bạc lót nửa sau bị mòn  

a. Sử dụng chất bôi trơn loại 
thực phẩm được chấp 
thuận ( ví dụ Taylor Lube) 
và làm theo quy trình bôi 
trơn  

b. Thay thế sau mỗi ba tháng  
c. Liên lạc với kỹ thuật 

viên dịch vụ để thay thế  
 

 
 
15 
 
15/34 
 

7.  Không 
có hoạt 
động máy 
đông lạnh 
với bộ 
phận tại 
vị trí 
“AUTO” 

a. Bộ phận bị tháo ra 
b. Motor đập đã nhả  
c. Bộ ngắt mạch nhả và 

cầu chì bị cháy  
 

a. Dây bộ nối trong ổ cắm 
tường  

b. Đặt công tắc điện ở vị trí 
“OFF”. Cho phép motor làm 
lạnh và rồi bắt đầu lại 
hoạt động bình thường. 
Liên lạc với kỹ thuật 
viên dịch vụ nếu vấn đề 
còn tiếp tục  

c. Đặt lại bộ ngắt mạch hay 
thay thế cầu chì cháy  

 

8. Bộ 
phận 
không 
làm đông 
sản phẩm 
khi ở vị trí 
“AUTO”.  

a. Rotor xoắn bị bó, rời tay 
vặn tại vị trí “COLD”. Do 
đó, máy nén sẽ không 
chạy. ( Far Right) 

b. Tay xoắn bị cong  
c. Tụ điện bị bẩn  

a. Giải phóng rotor xoắn  
b. Thay tay vặn  
c. Làm sạch tụ điện thường 

xuyên  

 
 
19 
 
29 
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VẤN 
ĐỀ 

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRANG 
THAM 

KHẢO 
9.  Ổ trục 
dẫn bị 
thiếu  

a. Ổ trục dẫn bị kẹt trong trục 
truyền động  
 

a. Tháo ổ trục dẫn từ lỗ trong 
trục truyền động  

 

10.  Có sự 
rò rỉ quá 
mức từ 
vòi cửa  

a. Có việc bôi trơn không đủ hay 
không thích hợp trên vòng đệm 
O van kéo.  
 
b.  Vòng đệm O van kéo bị thiếu 
hay kém  
 
 

 
a. Sử dụng chất bôi trơn loại 

thực phẩm ( ví dụ Taylor 
Lube) và làm theo quy trình 
bôi trơn  

b. Thay thế các vòng đệm O 
mỗi ba tháng  

 

 
17 
 
 
34 

11.  cửa 
sẽ không 
vào vị trí 
dễ dàng  

 
a. Máy đập không được định vị 
chính xác  

 
a.  Đầu mở của máy đập nên ở 
vị trí 11 giờ  

 
 
18 
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Mục	9										Lịch	thay	thế	các	bộ	phận	
	
	
	
	

	

MÔ	TẢ	BỘ	PHẬN	 MỖI	3	
THÁNG	

MỖI	6	
THÁNG	

	

HÀNG	NĂM	 SỐ	
LƯỢNG

Vòng	chữ	O	trục	điều	khiển	 X	 	 	 1*	

Bít	trục	điều	khiển	 X	 	 	 1*	

Lưỡi	dao	cạo	 Kiểm	tra	và	
thay	thế	nếu	
cần	thiết	

Tối	thiểu	 	 2*	

Moment	xoắn	roto	vòng	đệm	O	 X	 	 	 1*	

Ổ	trục	dẫn	hướng	 X	 	 	 1*	

Tấm	đệm	cửa	tủ	đông	 X	 	 	 1*	

Ổ	trục	phía	trước	 X	 	 	 1*	

Vòng	chữ	O	Van	kéo	 X	 	 	 2*	

Chổi	lông	đen,	1”	x	2”	 	 Kiểm	tra	và	
thay	thế	nếu	
cần	thiết	

Tối	thiểu	 1	

Chà‐Hai	đầu	 	 Kiểm	tra	và	
thay	thế	nếu	
cần	thiết	

Tối	thiểu	 1	

Bàn	chải	bằng	lông	màu	trắng	‐1”	x	
2”	

	 Kiểm	tra	và	
thay	thế	nếu	
cần	thiết	

Tối	thiểu	 1	

Bàn	chải	bằng	lông	màu	trắng	‐	3”	x	
7”	

	 Kiểm	tra	và	
thay	thế	nếu	
cần	thiết	

Tối	thiểu	 1	

*Số	lượng	gấp	đôi	cho	mẫu	342.	
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Mục	10				Bảo	Hành	Thiết	Bị	Có	Điều	Kiện	

BẢO HÀNH MÁY LÀM KEM CỦA TAYLOR COMPANY LIMITED  

Taylor Company sẵn sàng bảo hành thiết bị làm kem hiệu Taylor có điều kiện cho thị trường nói 
chung (“Sản phẩm”) và người mua ban đầu nói riêng.  

BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN 

Taylor bảo hành Sản phẩm hư hỏng do bị lỗi nguyên vật liệu hoặc lỗi sản phẩm do sử dụng và 
dịch vụ thông thường như sau. Thời hạn bảo hành bắt đầu vào ngày lắp đặt Sản phẩm ban đầu. 
Nếu có một bộ phận hư hỏng do bị lỗi trong thời hạn bảo hành áp dụng, thì thông qua nhà phân 
phối hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền của Taylor, Taylor sẽ cung cấp bộ phận mới được sản 
xuất lại, tùy theo Taylor, để thay miễn phí bộ phận bị lỗi. Trừ khi có quy định, đây là nghĩa vụ độc 
quyền của Taylor theo quy định bảo hành Sản phẩm có điều kiện. Quy định bảo hành có điều 
kiện này căn cứ vào mọi điều khoản, điều kiện, giới hạn và loại trừ được liệt kê bên dưới và ở 
trang bên (nếu có) của tài liệu này. 

Sản phẩm  Bộ phận  Thời hạn bảo hành có điều 
kiện 

Kem mềm  
Yaourt kem 
Shakes 
Sinh tố 
Đồ uống đá xay 
Tráng miệng 

Vỏ cách nhiệt Năm (5) năm 

Máy nén lạnh  
(trừ van xả) 

Năm (5) năm  

Động cơ trục Hai (2) năm 

Bánh răng trục truyền động Hai (2) năm  

Mạch in và  hệ thống kiểm 
soát gia công phần mềm bắt 
đầu với số hiệu H8024200 

Hai (2) năm  

Các bộ phận không được liệt 
kê trong bảng này hoặc không 
có bên dưới  

Một (1) năm 

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN 

1. Nếu ngày lắp đặt Sản phẩm ban đầu không thể xác minh, thì thời hạn bảo hành có điều kiện
bắt đầu chín mươi (90) ngày kể từ ngày sản xuất Sản phẩm (thông qua số hiệu Sản phẩm).
Bằng chứng mua sản phẩm có thể được yêu cầu theo thời gian sử dụng.

2. Bảo hành có điều kiện này chỉ có giá trị khi Sản phẩm do nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ
được ủy quyền của Taylor lắp đặt và thực hiện dịch vụ trên Sản phẩm, và chỉ khi xác thực,
sẽ sử dụng các bộ phận mới của Taylor.

3. Việc lắp đặt, sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng phải chuẩn tắc và phù hợp với hướng dẫn
có trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor.

4. Các bộ phận bị lỗi phải được trả về cho nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền
của Taylor để xác nhận.

5. Việc sử dụng chất làm lạnh ngoài các chất được quy định trên nhãn dữ liệu Sản phẩm sẽ
không được bảo hành có điều kiện.

CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN  

Bảo hành có điều kiện này không bao gồm: 

1. Chi phí nhân công hoặc chi phí khác phát sinh do phán đoán, sửa chữa, tháo rời, lắp đặt,
vận chuyển, phục vụ hoặc xử lý các bộ phận bị lỗi, bộ phận thay thế, hoặc Sản phẩm mới.

2. Việc bảo dưỡng, vệ sinh và tra dầu mỡ theo hướng dẫn trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor,
bao gồm cả việc vệ sinh tụ điện.
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3. Việc thay thế các bộ phận bị hao mòn được quy định là các bộ phận Loại “000” trong Sổ tay
hướng dẫn của Taylor.

4. Ống ngoài, nguồn điện, và nối đất máy.

5. Các bộ phận không do Taylor cung cấp hoặc chỉ định, hoặc hư hỏng do sử dụng .

6. Hành trình đi và về hoặc thời gian chờ theo yêu cầu vì kỹ thuật viên bị cản trở bắt đầu công
việc bảo hành khi đến.

7. Không hoạt động được, hư hỏng hoặc sửa chữa do lỗi lắp đặt, sử dụng sai, sử dụng không
đúng cách, tự ý thay bộ phận hoặc vận hành hoặc sử dụng không đúng cách theo chỉ định
trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor, bao gồm nhưng không giới hạn, không lắp ráp và vệ
sinh, không sử dụng dụng cụ đúng cách, hoặc không sử dụng dụng cụ vệ sinh đã được
Taylor thông qua.

8. Không hoạt động được, hư hỏng hoặc sửa chữa do trộm cắp, cố ý phá hoại, gió, mưa, lũ
lụt, dòng triều lên, nước, sấm chớp, động đất hoặc thiên tai, hỏa hoạn, môi trường ăn mòn,
côn trùng hoặc loài gặm nhắm phá hoại, hoặc tổn thất khác, tai nạn hoặc điều kiện nằm
ngoài tầm kiểm soát của Taylor; vận hành trên hoặc dưới phạm vi cung cấp điện hoặc nước
của Sản phẩm; hoặc theo đánh giá của Nhà sản xuất, các bộ phận được sửa chữa hoặc
thay thế theo bất cứ cách thức nào làm ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất làm việc của máy,
hoặc hao mòn hoặc hư hỏng thông thường.

9. Sản phẩm được mua qua mạng Internet.

10. Không khởi động do điều kiện điện áp, cầu chì nhảy, mạch hở, hoặc hư hỏng do dịch vụ
điện không tương xứng hoặc bị gián đoạn.

11. Chi phí điện hoặc chi phí nhiên liệu, hoặc tăng chi phí điện hoặc chi phí nhiên liệu vì bất cứ
lý do nào đó.

12. Hư hỏng do sử dụng chất làm lạnh ngoài các chất được quy định trên nhãn dữ liệu Sản
phẩm sẽ không được bảo hành có điều kiện.

13. Chi phí thay thế, đổ đầy lại hoặc vứt bỏ chất làm lạnh, bao gồm chi phí chất làm lạnh.

14. BẤT CỨ THIỆT HẠI VẬT CHẤT ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC MANG TÍNH KẾT QUẢ
HOẶC THIỆT HẠI TÀI CHÍNH NÀO. Một số quyết định không cho phép trừ thiệt hại phụ
thêm hoặc mang tính kết quả, do đó giới hạn này không thể áp dụng cho bạn.

Bảo hành có điều kiện này trao cho bạn quyền pháp lý, và bạn cũng có thể có những quyền khác 
thay đổi quyền phán quyết. 

GIỚI HẠN BẢO HÀNH 

BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ THAY CHO TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, 
ĐIỀU KIỆN VÀ/HOẶC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC THEO PHÁP LUẬT, BAO GỒM BẢO 
HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý CỦA KHẢ NĂNG NGƯỜI MUA VÌ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BIỆN 
PHÁP KHẮC PHỤC CỦA CHỦ SỞ HỮU BAN ĐẦU LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM SẼ LÀ SỬA 
CHỮA HOẶC THAY THẾ BỘ PHẬN BỊ LỖI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢO HÀNH CÓ 
ĐIỀU KIỆN NÀY. TẤT CẢ CÁC QUYỀN GẮN LIỀN VỚI THIỆT HẠI MANG TÍNH KẾT QUẢ 
HOẶC PHỤ THÊM (BAO GỒM KHIẾU NẠI VỀ MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, THẤT 
THOÁT SẢN PHẨM, THIỆT HẠI VẬT CHẤT HOẶC CHI PHÍ DỊCH VỤ) KHÔNG BAO GỒM. 
NHÀ PHÂN PHỐI, NGƯỜI MUA, HOẶC THỂ NHÂN KHÁC KHÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, MỞ 
RỘNG, HOẶC THAY ĐỔI BẢO HÀNH NHANH CÓ TRONG BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN NÀY. 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VỀ MẶT PHÁP LÝ 

Chủ sở hữu phải thông báo cho Taylor bằng văn bản, bằng thư bảo đảm gửi đến địa chỉ sau 
đây, về lỗi hoặc khiếu nại với Sản phẩm, nêu rõ lỗi hoặc khiếu nại và yêu cầu sửa chữa, thay thế, 
hoặc điều chỉnh Sản phẩm theo bảo hành, gửi thư ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi tiếp tục 
các quyền lợi hoặc biện pháp khắc phục về mặt pháp lý. 

Taylor Company  
750 N. Blackhawk Blvd. 

Rockton, IL   61072, U.S.A. 
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BẢO HÀNH BỘ PHẬN CHÍNH HÃNG TAYLOR CỦA TAYLOR COMPANY LIMITED  

Taylor Company sẵn sàng bảo hành bộ phận chính hãng Taylor có điều kiện cho thị trường nói 
chung (“Bộ phận”) và người mua ban đầu nói riêng.  

BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN 

Taylor bảo hành Sản phẩm hư hỏng do bị lỗi nguyên vật liệu hoặc lỗi sản phẩm do sử dụng và 
dịch vụ thông thường như sau. Thời hạn bảo hành bắt đầu vào ngày lắp đặt Bộ phận ban đầu tại 
đơn vị Taylor. Nếu có một bộ phận hư hỏng do bị lỗi trong thời hạn bảo hành áp dụng, thì thông 
qua nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền của Taylor, Taylor sẽ cung cấp Bộ phận 
mới được sản xuất lại, tùy theo Taylor, để thay miễn phí Bộ phận bị lỗi. Trừ khi có quy định, đây 
là nghĩa vụ độc quyền của Taylor theo quy định bảo hành Bộ phận có điều kiện. Quy định bảo 
hành có điều kiện này căn cứ vào mọi điều khoản, điều kiện, giới hạn và loại trừ được liệt kê bên 
dưới và ở trang bên (nếu có) của tài liệu này. 

Mã loại bảo hành của bộ phận hoặc bộ phận  Thời hạn bảo hành có điều kiện 

Bộ phận¹ loại 103 Ba (3) tháng  

Bộ phận² loại 212  Mười hai (12) tháng  

Bộ phận loại 512 Mười hai (12) tháng  

Bộ phận loại 000 Không bảo hành 

Taylor Part #072454 (Motor-24VDC *C832/C842*) Bốn (4) năm 

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN 

1. Nếu ngày lắp đặt Bộ phận ban đầu không thể xác minh, thì bằng chứng mua sản phẩm có
thể được yêu cầu theo thời gian sử dụng.

2. Bảo hành có điều kiện này chỉ có giá trị khi Bộ phận do nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ
được ủy quyền của Taylor lắp đặt và thực hiện dịch vụ liên quan đến Bộ phận.

3. Bảo hành có điều kiện chỉ áp dụng cho Bộ phận đang sử dụng bởi chủ sở hữu ban đầu tại
địa điểm lắp đặt ban đầu ở đơn vị lắp đặt ban đầu.

4. Việc lắp đặt, sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng phải chuẩn tắc và phù hợp với hướng dẫn
có trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor.

5. Bộ phận bị lỗi phải được trả về cho nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền của
Taylor để xác nhận.

6. Bảo hành này sẽ không rút ngắn thời hạn bảo hành theo quy định căn cứ vào Bảo hành
máy làm kem hoặc thiết bị nướng có điều kiện của Taylor.

7. Việc sử dụng chất làm lạnh ngoài các chất được quy định cho đơn vị mà Bộ phận được lắp
đặt sẽ không được bảo hành có điều kiện.

 ------------------------------------------ 

1, 2  Ngoại trừ Taylor Part #032129SER2 (Compressor-Air-230V SERV) và Taylor Part 
#075506SER1 (Compressor-Air-115V 60HZ) sẽ có thời hạn bảo hành có điều kiện là mười hai 
(12) tháng khi sử dụng thiết bị làm lạnh của Taylor và thời hạn bảo hành có điều kiện là hai (2)
năm khi sử dụng thiết bị nướng của Taylor.
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CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN  

Bảo hành có điều kiện này không bao gồm: 

 1. Chi phí nhân công hoặc chi phí khác phát sinh do phán đoán, sửa chữa, tháo rời, lắp đặt, 
vận chuyển, phục vụ hoặc xử lý Bộ phận bị lỗi, Bộ phận thay thế, hoặc Bộ phận mới. 

 2. Việc bảo dưỡng, vệ sinh và tra dầu mỡ theo hướng dẫn trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor, 
bao gồm cả việc vệ sinh tụ điện. 

 3. Dịch vụ theo yêu cầu, dù là vệ sinh hoặc sửa chữa nói chung, trả lại bộ phận mặt bếp, bao 
gồm nắp trên và lưới tản nhiệt thấp, trong điều kiện hoạt động để nấu đúng cách hoặc cho 
phép lắp ráp lưới tản nhiệt và kẹp đúng cách do mỡ đọng lại trên bề mặt bếp, bao gồm 
nhưng không giới hạn với nắp và lưới tản nhiệt, các mặt của nắp bảo vệ hoặc phần trên nắp 
bảo vệ. 

 4. Thay bề mặt bếp, bao gồm nắp trên và lưới tản nhiệt thấp, do ăn mòn hoặc hao mòn (hoặc 
trong trường hợp nắp trên, do bong lớp bọc) vì hư hỏng do ảnh hưởng của dao trộn hoặc 
những đồ vật nhỏ khác được sử dụng trong quá trình nấu nướng hoặc do sử dụng chất tẩy 
rửa, nguyên vật liệu tẩy rửa hoặc quá trình vệ sinh mà Taylor không thông qua sử dụng. 

 5. Việc thay thế các bộ phận bị hao mòn được quy định là các bộ phận Loại “000” trong Sổ tay 
hướng dẫn của Taylor, cũng như lưới tản nhiệt và kẹp để lắp nắp trên của Sản phẩm. 

 6. Ống ngoài, nguồn điện, và nối đất máy. 

 7. Các bộ phận không do Taylor cung cấp hoặc chỉ định, hoặc hư hỏng do sử dụng . 

 8. Hành trình đi và về hoặc thời gian chờ theo yêu cầu vì kỹ thuật viên bị cản trở bắt đầu công 
việc bảo hành khi đến. 

 9. Không hoạt động được, hư hỏng hoặc sửa chữa do lỗi lắp đặt, sử dụng sai, sử dụng không 
đúng cách, tự ý thay bộ phận hoặc vận hành hoặc sử dụng không đúng cách theo chỉ định 
trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor, bao gồm nhưng không giới hạn, không lắp ráp và vệ 
sinh, không sử dụng dụng cụ đúng cách, hoặc không sử dụng dụng cụ vệ sinh đã được 
Taylor thông qua. 

 10. Không hoạt động được, hư hỏng hoặc sửa chữa do trộm cắp, cố ý phá hoại, gió, mưa, lũ 
lụt, dòng triều lên, nước, sấm chớp, động đất hoặc thiên tai, hỏa hoạn, môi trường ăn mòn, 
côn trùng hoặc loài gặm nhắm phá hoại, hoặc tổn thất khác, tai nạn hoặc điều kiện nằm 
ngoài tầm kiểm soát của Taylor; vận hành trên hoặc dưới phạm vi cung cấp điện hoặc nước 
của Sản phẩm; hoặc theo đánh giá của Nhà sản xuất, các bộ phận được sửa chữa hoặc 
thay thế theo bất cứ cách thức nào làm ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất làm việc của máy, 
hoặc hao mòn hoặc hư hỏng thông thường. 

 11. Bộ phận được mua qua mạng Internet. 

 12. Không khởi động do điều kiện điện áp, cầu chì nhảy, mạch hở, hoặc hư hỏng do dịch vụ 
điện không tương xứng hoặc bị gián đoạn. 

 13. Chi phí điện, chi phí gas hoặc chi phí nhiên liệu, hoặc tăng chi phí điện hoặc chi phí nhiên 
liệu vì bất cứ lý do nào đó. 

 14. Hư hỏng do sử dụng chất làm lạnh ngoài các chất được quy định cho đơn vị mà Bộ phận 
được lắp đặt sẽ không được bảo hành có điều kiện. 

 15. Chi phí thay thế, đổ đầy lại hoặc vứt bỏ chất làm lạnh, bao gồm chi phí chất làm lạnh. 

 16. BẤT CỨ THIỆT HẠI VẬT CHẤT ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC MANG TÍNH KẾT QUẢ 
HOẶC THIỆT HẠI TÀI CHÍNH NÀO. Một số quyết định không cho phép trừ thiệt hại phụ 
thêm hoặc mang tính kết quả, do đó giới hạn này không thể áp dụng cho bạn.  

Bảo hành có điều kiện này trao cho bạn quyền pháp lý, và bạn cũng có thể có những quyền khác 
thay đổi quyền phán quyết. 
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GIỚI HẠN BẢO HÀNH 

BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ THAY CHO TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, 
ĐIỀU KIỆN VÀ/HOẶC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC THEO PHÁP LUẬT, BAO GỒM BẢO 
HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý CỦA KHẢ NĂNG NGƯỜI MUA VÌ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BIỆN 
PHÁP KHẮC PHỤC CỦA CHỦ SỞ HỮU BAN ĐẦU LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM SẼ LÀ SỬA 
CHỮA HOẶC THAY THẾ BỘ PHẬN BỊ LỖI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢO HÀNH CÓ 
ĐIỀU KIỆN NÀY. TẤT CẢ CÁC QUYỀN GẮN LIỀN VỚI THIỆT HẠI MANG TÍNH KẾT QUẢ 
HOẶC PHỤ THÊM (BAO GỒM KHIẾU NẠI VỀ MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, THẤT 
THOÁT SẢN PHẨM, THIỆT HẠI VẬT CHẤT HOẶC CHI PHÍ DỊCH VỤ) KHÔNG BAO GỒM. 
NHÀ PHÂN PHỐI, NGƯỜI MUA, HOẶC THỂ NHÂN KHÁC KHÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, MỞ 
RỘNG, HOẶC THAY ĐỔI BẢO HÀNH NHANH CÓ TRONG BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN NÀY. 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VỀ MẶT PHÁP LÝ 

Chủ sở hữu phải thông báo cho Taylor bằng văn bản, bằng thư bảo đảm gửi đến địa chỉ sau 
đây, về lỗi hoặc khiếu nại với Sản phẩm, nêu rõ lỗi hoặc khiếu nại và yêu cầu sửa chữa, thay thế, 
hoặc điều chỉnh Sản phẩm theo bảo hành, gửi thư ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi tiếp tục 
các quyền lợi hoặc biện pháp khắc phục về mặt pháp lý. 

Taylor Company 
750 N. Blackhawk Blvd. 

Rockton, IL   61072, U.S.A. 
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